
1. Đặt vấn đề
Đối với TP. Đà Nẵng, hạ tầng giao thông đô thị của

thành phố được định hướng phát triển theo hướng Tây
- Tây Bắc, các xã Hòa Liên, Hòa Hiệp... và hướng Tây
- Tây Nam theo Quốc lộ 1A và 14B về phía các xã
Hòa Thọ, Hòa Phát… Đây là những khu vực có địa
chất khá phức tạp, nhiều khu vực có địa tầng là lớp
đất mềm yếu, cường độ chịu tải không cao sẽ ảnh
hưởng rất lớn đến ổn định công trình hạ tầng xây dựng
bên trên. 

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công trình
khi đưa vào khai thác, sử dụng, một vấn đề luôn được
quan tâm, đặt lên hàng đầu chính là sự ổn định của
nền móng công trình.

2. Cơ sở lý thuyết tính toán
2.1. Các yêu cầu về ổn định
- Nền đắp trên đất yếu phải đảm bảo ổn định,

không bị phá hoại do trượt trồi trong quá trình thi công
đắp (đắp phần nền theo thiết kế hoặc đắp cao hơn cao
độ thiết kế để gia tải trước) và trong suốt quá trình đưa
vào khai thác sử dụng sau đó. Yêu cầu này phải được
đảm bảo được đồng thời các tiêu chuẩn cụ thể sau:

- Mức độ ổn định dự báo theo kết quả tính toán đối
với mỗi đợt đắp (đắp nền và đắp gia tải trước) và đối

với nền đắp theo thiết kế (có xét đến tải trọng xe cộ
dừng xe tối đa trên nền) phải bằng hoặc lớn hơn mức
độ ổn định tối thiểu quy định dưới đây:

+ Theo 22 TCN 262-2000 và TCXD 245-2000 đều
quy định về hệ số an toàn chống trượt tính theo cung
trượt tròn, Kmin, của nền đắp trên đất yếu như sau:

Kmin > 1,40 khi tính theo phương pháp Bishhop.
Kmin < 1,20 khi tính theo phương pháp phân mảnh

cổ điển. 
- Số liệu quan trắc theo chiều thẳng đứng và quan

trắc di động ngang của vùng đất yếu hai bên nền đắp
trong quá trình đắp nền và đắp gia tải trước phải
không vượt quá trị số quy định dưới đây:

+ Tốc độ lún ở đáy nền đắp tại trục tim của nền
đường không được vượt quá 10mm/ngày đêm.

+ Tốc độ di động ngang của các cọc quan trắc đống
hai bên nền đắp không được quá 5mm/ngày đêm.

+ Cách bố trí quan trắc lún và quan trắc di động ngang
được nêu rõ ở điều II.3.1 và II.3.3. (TCN262-2000).

2.2. Các yêu cầu và tiêu chuẩn tính toán lún
Phải tính toán dự báo được độ lún tổng cộng S kể

từ khi bắt đầu đắp nền cho đến khi lún hết hoàn toàn
để đắp phòng lún (đắp rộng thêm nền đường so với bề
rộng thiết kế). Bề rộng phải đắp thêm mỗi bên của nền
đường (bm) được xác định theo công thức: bm = S.m

Độ lún tổng cộng S được dự đoán theo quan hệ
kinh nghiệm sau: S = m.Sc. Với m = 1,1 – 1,4

Độ lún tổng cộng Si cũng được dự tính theo quan
hệ sau: Si = (m - 1).Sc

Độ lún cố kết Sc:

3. Phương pháp giải quyết vấn đề
Trong các chương trình ứng dụng PTHH thì đề nghị

nên sử dụng phần mềm Plaxis để thực hiện mô phỏng
các bài toán. Vì phần mềm có nhiều ưu việt và khả
năng giải quyết các bài toán cao cũng như cộng động
dùng nhiều có thể trao đổi thêm kinh nghiệm. Việc
thực hiện phần mềm luôn đi kèm kiểm tra với các tiêu
chuẩn để chính xác.

Khi tính toán ứng suất, biến dạng nền đường cho
khu tái định cư Hòa Hiệp 3 TP Đà Nẵng tác giả đưa ra
các kịch bản sau:

Kịch bản xây dựng 1: Nhà cấp 4, ứng với nhà 3
tầng, diện tích sàn 300m2.

Kịch bản xây dựng 2: Nhà cấp 3, ứng với nhà 8
tầng, diện tích sàn 800m2. 

Kịch bản xây dựng 3: Nhà cấp 2, ứng với nhà 25
tầng, diện tích sàn 2500m2. 
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Ứng dụng phần mềm Plaxis nghiên cứu tương
tác giữa nền đường và công trình lân cận tại
khu tái định cư Hòa Hiệp 3, TP. Đà Nẵng
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Tóm tắt: Bài báo tập trung nghiên cứu quan hệ
làm việc giữa nền công trình với tải trọng tác dụng
theo thời gian có liên quan tới sự ổn định công trình,
phục vụ tới công tác tư vấn thiết kế và quản lý khai
thác; đề xuất được phương pháp và mô hình tính
toán ứng suất, biến dạng của nền đường, gia cố
bằng vải địa kỹ thuật; đề xuất các kịch bản (tình
huống) xây dựng công trình, đánh giá độ ổn định, từ
đó đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, kiểm tra độ ổn
định của biện pháp này, tương ứng với tải trọng, kết
cấu móng công trình khác nhau trong khu dân cư.

Từ khóa: Ổn định, ứng suất, biến dạng, nền
đường, vải địa kỹ thuật, nền đất yếu.

Abstract: The article focused on the working re-
lationship between the work platform with load over
time effects related to the stability of the works, to
serve the design consultancy and operational man-
agement; proposed methods and computational
models of stress, deformation of roadbed, reinforced
with fabric geotechnical; proposed scenarios (sce-
narios) construction, stability assessment, since it
proposes reasonable remedies, check the stability of
this measure, corresponding to the load important,
the foundation works in different neighborhoods.

Keywords: stability, stress, deformation, roadbed,
fabric geotechnical, base - load, soft soil.



Kịch bản xây dựng 4: Nhà cấp 1, ứng với nhà trên
25 tầng, diện tích lớn hơn 2500m2 sàn tương ứng tải
trọng lớn hơn 2500 tấn, truyền xuống mỗi móng lớn
hơn 250 tấn.

4. Mô phỏng bài toán
Công trình và khu dân cư Hòa Hiệp 3, TP. Đà

Nẵng nằm trên nền đất yếu được xử lý đơn giản
(Hình 1). Cho nên, cần phải đề xuất các kịch bản (tình
huống) xây dựng công trình, đánh giá độ ổn định, từ
đó đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, kiểm tra độ ổn
định của biện pháp này, tương ứng với tải trọng, kết
cấu móng công trình khác nhau trong khu dân cư.

Qua mặt cắt ngang điển hình và dựa vào sự phân
tích luật ứng xử của các mô hình trên Plaxis, tác giả
đề nghị là sử dụng mô hình Mohr - Coulomb và mô
hình Soft soil model để áp dụng cho các lớp đất trong
mô hình tính toán.

Mô hình tính toán theo các kịch bản xây dựng được
mô phỏng trên Plaxis 8.2 như sau:

Hình 1: Mô phỏng mặt cắt chất tải nền đường và
công trình kịch bản xây dựng 1

Hình 2: Mô phỏng mặt cắt chất tải nền đường và
công trình kịch bản xây dựng 2

Hình 3: Mô phỏng mặt cắt chất tải nền đường và
công trình kịch bản xây dựng 3

Hình 4: Mô phỏng mặt cắt chất tải nền đường và
công trình kịch bản xây dựng 4

5. Kết quả tính toán
- Kịch bản xây dựng 1:

(a) Chuyển vị của nền đất yếu khi có tải trọng công
trình cấp 4

(b) Vị trí mặt trượt nguy hiểm của nền đất yếu khi có
công trình cấp 4

(c) Độ lún của nền đất yếu khi có công trình cấp 4
Hình 5 

- Kịch bản xây dựng 2:

(a) Chuyển vị của nền đất yếu khi có tải trọng công
trình cấp 3

(b) Vị trí mặt trượt nguy hiểm của nền đất yếu khi có
công trình cấp 3
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(c) Độ lún của nền đất yếu khi có công trình cấp 3
Hình 6 

- Kịch bản xây dựng 3:

(a) Chuyển vị của nền đất yếu khi có tải trọng công
trình cấp 2

(b) Vị trí mặt trượt nguy hiểm của nền đất yếu khi có
công trình cấp 2

(c) Độ lún của nền đất yếu khi có công trình cấp 2
Hình 7

- Kịch bản xây dựng 4:

(a) Chuyển vị của nền đất yếu khi có tải trọng công
trình cấp 1

(b) Vị trí mặt trượt nguy hiểm của nền đất yếu khi có
công trình cấp 1

(c) Độ lún của nền đất yếu khi có công trình cấp 1
Hình 8

Từ kết quả tính toán ở trên, tác giả đưa ra được
biểu đồ quan hệ giữa hệ số ổn định và độ lún theo
từng kịch bản xây dựng sau:

Hình 9: Biểu đồ quan hệ giữa hệ số ổn định K theo
các kịch bản xây dựng công trình nhánh 17

Hình 10: Biểu đồ quan hệ giữa độ lún S theo các
kịch bản xây dựng công trình nhánh 17

Theo kết quả trên thì 4 kịch bản xây dựng công
trình đều có hệ số an toàn ổn định trượt K nhỏ hơn hệ
số ổn định trượt cho phép [K] = 1,4. Ở đây tác giả đề
xuất biện pháp xử lý bằng ván cừ DƯL có chiều dài là
13,5m và cường độ là 70 Mpa. Mô hình xử lý được mô
phỏng trên Plaxis 8.2 và có kết quả tính như sau:
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Hình 11: Độ lún của nền đất yếu nhánh 17 khi có
công trình cấp 4 sau khi gia cố ván cừ DƯL 

(K = 1,571)

Hình 12: Độ lún của nền đất yếu nhánh 17 khi có
công trình cấp 3 sau khi gia cố ván cừ DƯL 

(K = 1,632)

Hình 13: Độ lún của nền đất yếu nhánh 17 khi có
công trình cấp 2 sau khi gia cố ván cừ DƯL 

(K = 1,722)

Hình 14: Độ lún của nền đất yếu nhánh 17 khi có
công trình cấp 1 sau khi gia cố ván cừ DƯL (K = 1,647)

6. Kết luận
Công trình và khu dân cư Hòa Hiệp 3, TP. Đà Nẵng

nằm trên nền đất yếu được xử lý đơn giản (nền đường
được xử lý vãi địa kỹ thuật). Do vậy, khi tác giả đề xuất
các kịch bản (tình huống) xây dựng công trình và mô
phỏng trên Plaxis 8.2 cho kết quả độ ổn định rất trực
quan. Sau khi tác giả phân tích với các bài toán đưa ra,
qua đó thấy rằng kết quả tính toán ứng suất và biến
dạng ở mô hình khi có công trình ảnh hưởng rất lớn
đến nền đường. Do đó, tác giả cũng đưa ra các biện
pháp xử lý bằng ván cừ BTCT DƯL tại vai nền đường
với chiều dài 13,5 cm có cường độ 70Mpa nhằm đảm
bảo ổn định nền đường theo thiết kế ban đầu.

Kết quả sau khi gia cố như sau:
+ Kịch bản xây dựng 1 với hệ số ổn định K = 1,571
+ Kịch bản xây dựng 2 với hệ số ổn định K = 1,632
+ Kịch bản xây dựng 3 với hệ số ổn định K = 1,722
+ Kịch bản xây dựng 4 với hệ số ổn định K = 1,647
Trong thực tế, việc xử lý hậu quả do những hư

hỏng vì nền đắp mất ổn định thường rất phức tạp và
tốn kém, chưa kể là có khi những hư hỏng này còn có
thể gây ra những tai họa đáng tiếc. Đặc biệt, các vấn
đề liên quan đến lún (với các mức độ khác nhau) cho
tất cả các nền đắp xây dựng trên đất yếu, do ứng suất
của nền đắp tác dụng lên đất yếu đủ để gây ra các
biến dạng lớn. Với các kết quả đạt được trong nghiên
cứu, tác giả đề xuất tính cấp thiết việc kiểm tra các
ảnh hưởng của nền móng công trình lân cận đến nền
đường nói chung và công trình ở khu dân cư Hòa Hiệp
3, TP. Đà Nẵng nói riêng q
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Kết luận: Thị trường logistics của Việt Nam có
nhiều thách thức, sức ép, áp lực cạnh tranh cho các
doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, đứng trước cơ
hội lớn về lợi nhuận cũng như sự thuận lợi phát triển
trong chuỗi logistics toàn cầu, các doanh nghiệp
cần luôn luôn đánh giá xác định rõ vị trí, lợi thế cạnh
tranh, cũng như lựa chọn các giải pháp cạnh tranh
mang tính chiến lược trong từng giai đoạn để phát
triển và chiếm lĩnh thị trường trong nước cũng như
quốc tế tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu q
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